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Tôn Quang Hòa dịch 

Tóm tắt: Kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ Hai, làn sóng chảy máu chất xám với 
cường độ khác nhau tùy theo thời điểm và quốc gia đã làm châu Âu phải nhiều lần 
khốn đốn. Tuy nhiên, sự thất thoát nguồn vốn con người này ít khi được chuyển hóa 
thành trao đổi chất xám hoặc được bù đắp bằng nguồn nhân tài nước ngoài nhập cư 
tương xứng. Giờ đây, cách mạng kỹ thuật số và công cuộc tái cấu trúc kinh tế, hệ lụy 
của khủng hoảng triền miên trong khu vực Eurozone đang khiến cái giá phải trả 
cho những tổn thất về nguồn vốn con người ngày càng tăng. Điều này tạo ra sự 
thiếu hụt lao động lành nghề, làm suy yếu năng lực cạnh tranh toàn cầu của châu 
Âu. Đến nay, ủy ban châu Âu (EC) đã có những bước đi nới lỏng chính sách nhập 
cư nhằm thu hút người nước ngoài có tay nghề cao từ các khu vực trên thế giới. Tuy 
vậy, phân tích quá khứ thấu đáo chỉ ra rằng đã đến lúc các chính phủ châu Âu 
phải thu hút những nhân tài ra đi quay trở lại. Các chính sách tập trung vào hồi 
hương, chứ không phải nhập cư, sẽ làm tăng hiệu quả kinh tế và chính trị(*). 

Không tuần hoàn cũng chẳng trao đổi chất xám(*) 

Ai cũng biết cái giá của những dòng 
nhân tài di cư (Simon  Commander,  
Mari  Kangasniemi,  Alan  Winters, 
2002, tr.235-278). Chúng làm kiệt quệ 
nguồn vốn con người, suy giảm tiềm 

                                                
(*) Bài báo thể hiện quan điểm riêng của tác giả, 
không phản ánh quan điểm của bất kỳ công ty nào 
hoặc nơi tuyển dụng mà tác giả đang công tác. 

năng tổng thể (xét về mặt kinh tế) của 
một nền kinh tế và xói mòn tiến trình 
đổi mới. Đối với những chính phủ bao 
cấp hoặc tài trợ toàn phần cho hệ thống 
giáo dục thì cần phải nói đến những 
thiệt hại vật chất. Mỗi lao động lành 
nghề rời khỏi châu Âu thể hiện một 
khoản đầu tư thất bại - nhất là khi 
không được thay thế bằng một người 
nhập cư có trình độ tương đương. Ví dụ 
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như ở Italia, đối với một người hoàn 
thành con đường học tập, Chính phủ 
mất một khoản chi phí khoảng 500.000 
Euro cho mỗi sinh viên tốt nghiệp đại 
học khi họ di cư ra nước ngoài (Simona 
Milio et al., 2012, tr.28). 

Tuy nhiên, ít nhất là trên lý thuyết, 
chảy máu chất xám không hẳn là mối 
quan ngại. Năm 2007, tạp chí Nature 
thậm chí còn ngợi ca hiện tượng này, 
nhấn mạnh rằng đây là tín hiệu tích cực 
cho những nước có người di cư (“In 
Praise of the ‘Brain Drain’”, Nature 
446, th¸ng 3/2007, tr.23; Jacques 
Gaillard, Anne Marie Gaillard, 1997, 
tr.195-228). ở chừng mực nào đó, nếu 
hệ thống kinh tế-xã hội thay đổi triệt 
để, những người ra đi có thể hồi hương, 
thúc đẩy chuyển giao các công nghệ mới, 
áp dụng những mô hình kinh doanh 
thành đạt phù hợp với điều kiện trong 
nước của quê hương mình hoặc khuyến 
khích trao đổi chất xám có hiệu quả với 
nguồn nhân lực quốc tế (Edoardo 
Campanella, 2014). ở phạm vi toàn cầu, 
những kỹ sư ấn Độ và 
Israel là các ví dụ điển 
hình cho tuần hoàn 
chất xám, họ đã góp 
phần xây dựng ngành 
công nghệ thông tin 
trở nên thịnh vượng 
sau khi trở về quê nhà. 
Nhưng ở châu Âu, 
nhân tài ra đi thì ít 
khi trở lại, hoặc là họ 
di cư khi đã ở phía 
cuối con đường sự 
nghiệp, khi mà họ 
không còn nhiều khả 
năng ảnh hưởng tích 
cực đến cơ chế. Điều 
này đặc biệt đúng ở 
những quốc gia đang 

cần nguồn vốn con người như Nam Âu, 
nơi tỷ lệ người di cư trở về ở mức dưới 
20% (Ahmed Tritah, 2008, tr.24-28). 

Nhìn chung, người di cư trở về đã giảm 
xuống trong 3 thập kỷ gần đây trên 
toàn châu lục, trừ Vương quốc Anh 
(Ahmed Tritah, 2008, tr.24-26). Điều 
này thật đáng tiếc bởi các nhà khoa học 
và chuyên gia trở về thường có năng 
suất lao động và trình độ cao hơn những 
người ở lại trong nước (OECD, 2013, 
tr.134-135). 

Mặt khác, nếu những nhân tài di cư 
sẵn lòng trở về quê hương mình, việc 
hình thành những định chế chính thức 
hoặc không chính thức để thu hút các 
nhóm nhân tài xa xứ có thể sẽ tạo điều 
kiện cho những người di cư và đồng 
nghiệp trong nước đối thoại với nhau, 
tạo nên những tín hiệu tích cực cho 
nước nhà. Những người xa xứ có thể trở 
thành chủ lưu dẫn dắt dòng thông tin 
và trí tuệ quay trở lại quê nhà. Nhưng 
nếu châu Âu không có chính sách phù 
hợp để thu hút các nhân tài xa xứ, 
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những người di cư châu Âu thường 
thoát ly khỏi công việc nội bộ của châu 
Âu (FrÐdÐric Docquier, Hillel 
Rapoport, 2012, tr.725). Tất nhiên, các 
nước phát triển giải quyết tốt hơn các 
nước mới nổi trong vấn đề thay thế 
nguồn chất xám đã di cư bằng những 
nhân tài nhập cư từ nước ngoài. Nhưng 
nếu điều kiện trong nước không tối ưu 
đối với lao động bản địa, người nước 
ngoài chắc chắc sẽ thăm dò những nơi 
khác để tìm ra các cơ hội hấp dẫn hơn. 
Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh 
tế (OECD), khoảng 28% người nhập cư 
vào châu Âu có trình độ đại học so với 
31% ở Hoa Kỳ, nơi 40% tổng số người 
nhập cư từ các quốc gia OECD có trình 
độ đọc thông viết thạo và tính toán giỏi 
nhất đang cư trú (Jean-Christophe 
Dumont, 2014). Chỉ có Ireland và Vương 
quốc Anh có tỷ lệ gần 30% hoặc hơn 
(FrÐdÐric Docquier and Hillel 
Rapoport, 2012, tr.713-714). Như đã 
trình bày ở Hình 2, thể hiện chất lượng 
các nhà khoa học nhập cư và di cư, hầu 
hết các nước châu Âu đều thu hút các 
nhà nghiên cứu ít nổi tiếng hơn trong 
lĩnh vực khoa học và công nghệ so với 
những nhà khoa học di cư. 

Xem xét dòng nhập cư và di cư của 
các học giả qua lại giữa các quốc gia 
OECD trong những năm 1996-2011, 
châu Âu trở thành nơi “chuyên cung 
cấp” các nhà nghiên cứu cho cả thế giới 
tiến bộ còn lại. Trong giai đoạn này, 
khoảng 42.000 nhà khoa học châu Âu 
đã di cư đến Hoa Kỳ, Canada hoặc 
Australia và chỉ có 31.000 nhà khoa học 
từ những nước này nhập cư vào châu 
Âu. Nhưng điều đáng lo ngại hơn là, 
châu Âu không có khả năng thu hút 
nhân tài từ các nước đang phát triển. 
Năm 2000, khoảng 20% lao động nhập 
cư lành nghề từ các nước đang phát 
triển sinh sống tại EU, trong khi 

khoảng 1/3 trong số đó đã tiếp tục di cư 
sang Hoa Kỳ, Australia hoặc Canada 
(FrÐdÐric Docquier, Olivier Lohest, 
Abdeslam Marfouk, 2007, tr.198). 

Những khác biệt này được cho là do sức 
hấp dẫn tổng hợp của một hệ thống cụ 
thể cũng như các chính sách nhập cư 
đặc thù ở cấp quốc gia trong hệ thống 
đó. Trong nhiều thập kỷ, Australia, Hoa 
Kỳ và Canada đã áp dụng các chính 
sách nhập cư có sàng lọc để thu hút 
những người có trình độ cao nhất, trong 
khi châu Âu thường tập trung nhiều 
hơn đến đoàn tụ gia đình và những 
người tìm kiếm nơi trú thân an toàn(*) 
(FrÐdÐric Docquier, Olivier Lohest, 
Abdeslam Marfouk, 2007, tr.197-199). 

Theo lời của nhà kinh tế học Giovanni 
Peri, trong công cuộc săn tìm nhân tài 
toàn cầu, Hoa Kỳ dường như có khả 
năng thu hút “những người có học vị cao 
nhất (những người có bằng sau đại học), 
những người trong các lĩnh vực cạnh 
tranh nhất (khoa học, kỹ thuật, quản 
trị) và chỉ đơn giản là “đổ tiền” vào 
những người tài năng nhất (những 
người chỉ chú tâm cống hiến cho khoa 
học) (Giovanni Peri, 2005, tr.18). 

Nhập cư và hồi hương 

Sự bất lực của châu Âu trong việc 
tạo ra môi trường, nơi tinh hoa trí tuệ 
dù là người nước ngoài hay bản địa có 
thể tỏa sáng, chắc chắn góp phần tạo 
nên tình trạng thiếu hụt lao động lành 
nghề hiện nay. Để chặn đứng chảy máu 
chất xám và trao đổi trí tuệ với mục 

                                                
(*) Để có cái nhìn tổng thể, cần lưu ý rằng nhiều 
thẻ xanh được Hoa Kỳ cấp là loại đoàn tụ gia 
đình. Nhưng Chính quyền Obama hiện đang xem 
xét nâng trần visa H-1B (cấp cho lao động lành 
nghề). Xem: Dhanya Ann Thoppil (2015), “H1-B 
Visas: Obama’s Visit Brings Hope for India’s 
Skilled Workers”, Wall Street Journal, 25/1/2015, 
http://blogs.wsj.com/indiarealtime/2015/01/25/wil
l-obama-bring-more-h-1b-visas-for-indias-skilled-
workers/. 
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đích đôi bên cùng có lợi, EU đã sửa đổi 
các chính sách nhập cư của mình. Với 
việc triển khai Chương trình Thẻ xanh 
từ năm 2011, châu Âu đã có ý định thu 
hút nhiều hơn người nhập cư có tay 
nghề cao. Những người ủng hộ chính 
sách nhập cư mới đây đã hy vọng thu 
hút được 20 triệu lao động có tay nghề 
cao, đặc biệt là kỹ sư, các nhà hoạch 
định chiến lược doanh nghiệp và chuyên 
gia công nghệ sinh học (European 
Parliament, 2007). Tuy nhiên tới nay, 
kết quả thu được khá thất vọng. Trong 
năm 2012 và 2013, EU rốt cuộc cũng chỉ 
cấp được chưa đến 20.000 visa 
(European Commission, 2014). 

Con số này khó mà cải thiện được 
tương lai trước mắt cùng với khủng 
hoảng Eurozone hiện đang cản trở 
những người nhập cư tiềm năng vào 
châu Âu. Cho dù châu Âu sớm muộn gì 
cũng vượt qua được những bất ổn kinh 
tế, khác biệt về ngôn ngữ, thuế má nặng 
nề thì hàng rào điều tiết khổng lồ ngăn 
cản đổi mới vẫn hướng dòng nhập cư có 
tay nghề tới những khu vực khác của 
thế giới. Theo Chỉ số Tài năng Toàn cầu, 
xếp hạng các quốc gia theo sức thu hút 
các nhân tài quốc tế, chỉ có các nền kinh 
tế Scandinavi thuộc tốp 10 dẫn đầu. Tất 
cả các nền kinh tế lớn khác của châu Âu 
đang phải tranh đấu trong “cuộc chiến 
săn lùng nhân tài” (Economist 
Intelligence Unit, 2011, tr.4-5). 

Hơn nữa, sự trỗi dậy của các đảng 
dân túy trên toàn châu Âu 
đang làm cho chính sách nhập 
cư khó chấp nhận được về mặt 
chính trị. Các đảng dân túy 
đang nổi lên khắp nơi trên 
toàn châu Âu và tạo thế vững 
chắc ở những quốc gia chủ 
chốt như ở Pháp (Đảng Mặt 
trận Quốc gia), ở Đức (Đảng 
Sự lựa chọn khác cho nước 

Đức) và ở Vương quốc Anh (Đảng Độc lập 
Vương quốc Anh) (Yascha Mounk, 2014). 

Vì vậy, các nhà hoạch định chính 
sách châu Âu phải xây dựng các chính 
sách có khả năng tái thu hút các học 
giả xa xứ của mình. Hồi hương không 
chỉ là phương sách thuyết phục hơn về 
mặt chính trị so với thu hút nhân tài 
nước ngoài mà còn hiệu quả hơn về 
kinh tế. Do có tình cảm sâu nặng với 
quê hương, những kiều bào hồi hương 
thường tận tâm cống hiến hơn để tăng 
cường sự thịnh vượng của cộng đồng 
mình. Ngược lại, những người nhập cư 
lại tranh đấu để hòa nhập với xã hội, 
đặc biệt là các xã hội phức tạp và đa 
dạng về văn hóa ở nhiều nước châu Âu, 
và thường ít tham gia vào đời sống 
chính trị ở nước sở tại. 

Ngoài ra, những kiều bào hồi hương 
còn mang về các nguồn vốn tài chính, xã 
hội và con người. Nhờ kinh nghiệm 
chuyên môn và kiến thức tích lũy được ở 
nước ngoài, kiều bào hồi hương thúc đẩy 
áp dụng những công nghệ mới, khuyến 
khích trao đổi chất xám với cộng đồng 
quốc tế và góp phần xây dựng những 
công ty định hướng sáng tạo và các cơ sở 
nghiên cứu tầm cỡ thế giới (Edoardo 
Campanella, 2014). 

Ví dụ, cần xem xét trường hợp của 
hai nhà kinh tế học người Pháp hiện 
nay: Thomas Piketty (tác giả cuốn Tư 
bản trong thế kỷ XXI) và Jean Tirole 
(người đạt giải Nobel trong lĩnh vực Khoa 

học Kinh tế) (Tyler Cowen, 
2014; Lindsay Whipp, 
Robin Harding, 2014). 

Ngoài những ý tưởng phát 
triển mang tính đột phá, hai 
học giả này đã đóng góp vật 
chất để đổi mới quê hương 
mình. Sau khi giảng dạy tại 
những trường đại học hàng 
đầu nước Mỹ, cả hai nhà 

Sự trỗi dậy của 
các đảng dân túy 

trên toàn châu 
Âu đang làm cho 
chính sách nhập 
cư khó chấp nhận 

được về mặt 
chính trị 
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kinh tế học trở về Pháp để hồi sinh môi 
trường học thuật đang ngủ quên ở đây 
và mở cánh cửa hướng ra thế giới. 
Piketty đã giúp thành lập Trường Đại 
học Kinh tế Paris, còn Tirole trở thành 
người sáng lập Trường Đại học Kinh tế 
Toulouse. Cả hai cơ sở này đều đào tạo 
và thu hút các giáo sư tầm cỡ thế giới, 
sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ làm 
việc và tiến hành nghiên cứu học thuật 
theo chuẩn cao nhất (“Toulouse v Paris: 
A Tale of Two French Economists and 
their Rival Schools”, Economist, 
15/11/2014). 

Để tái thu hút người di cư, bước đi 
đầu tiên và đơn giản nhất có lẽ là miễn 
thuế cho họ, đặc cách vị trí công tác, cho 
họ quyền tiếp cận tín dụng đặc biệt để 
xây dựng, điều hành doanh nghiệp và có 
chỗ đứng chính trị. Và để những biện 
pháp này được bền vững, các chính sách 
tái hòa nhập cũng nên được dành cho 
những nhóm chuyên môn và lứa tuổi 
đặc thù. Các kỹ sư, nhà khoa học và 
doanh nhân trong lĩnh vực kỹ thuật số, 
đặc biệt là những người dưới 40 tuổi, 
thường hay khởi nghiệp nhất, thúc đẩy 
mở rộng đường biên công nghệ của đất 
nước và đẩy mạnh tăng trưởng. Nhưng 
những nhà hoạch định chính sách châu 
Âu cũng cần tính đến sự cân bằng giữa 
lợi ích ngắn hạn và chi phí dài hạn của 
việc hồi hương. Đặc biệt là, những người 
chưa từng rời khỏi đất nước có thể sẽ 
oán giận người hồi hương vì những ưu 
đãi đặc quyền mà họ được hưởng, thậm 
chí sự oán giận này có thể sẽ gây khó 
khăn cho đội ngũ lãnh đạo. 

Tuy nhiên, những lợi ích vật chất và 
tài chính chưa đủ để khích lệ nhân tài di 
cư hồi hương. Ví dụ, năm 2001, Chính 
phủ Italia đã áp dụng những khuyến 
khích về vật chất nhằm thu hút nhân tài 
từ ngoài nước. Đến năm 2007, chỉ có 300 
lao động có tay nghề cao người Italia về 

nước trong tổng số 40.000-50.000 lao 
động có tay nghề cao đã di cư (Simona 
Milio et al., 2012, tr.32). Năm 2000, 
Chính phủ Anh phát động một chương 
trình tương tự nhưng thu được kết quả 
đáng thất vọng (Simona Milio et al., 
2012, tr.19-20). Nếu xét đến phẩm chất 
của dòng chất xám chảy máu khỏi châu 
Âu thì các gói thu hút bằng tài chính 
chưa đủ thuyết phục để người di cư quay 
về. Để kiều dân hồi hương hiện thực hóa 
toàn bộ tiềm năng của mình, phải có sự 
thay đổi của cả hệ thống. 

Vì vậy, các nhà hoạch định chính 
sách châu Âu nên dỡ bỏ hàng rào điều 
tiết đổi mới, quốc tế hóa các trường đại 
học vốn cục bộ hẹp hòi và xây dựng 
quan hệ đối tác công-tư. Nói chung, thái 
độ bảo thủ của châu Âu đối với các nhà 
đổi mới, những người dám mạo hiểm và 
những kẻ “kỳ đà cản mũi” phải được 
thay đổi triệt để. Thậm chí cựu Chủ tịch 
EC, ngài JosÐ Manuel Barroso còng 
phải chấp nhận vấn đề mang tính văn 
hóa này. Tại Hội nghị thượng đỉnh châu 
Âu 2020 do Hội đồng Lisbon tổ chức vào 
tháng 5/2014, ngài JosÐ Manuel Barroso 
đã tranh luận rằng, những điều chỉnh 
nhằm dỡ bỏ các rào cản sẽ không bao giờ 
có thể hồi sinh kinh tế châu Âu, trừ khi 
văn hóa doanh nghiệp được thay đổi 
(“Entrepreneurs Picking Silicon Valley 
over EU”, EurActiv, 22/5/2014). Dù vậy, 
các nước châu Âu, đặc biệt là những 
nước trên lãnh thổ lục địa này đang 
thực sự cần nguồn vốn con người, sẽ 
phải tranh đấu để tạo ra môi trường thu 
hút những người đã di cư. 

Kế sách mới ứng phó với chảy máu chất xám 

Trong hơn nửa thế kỷ, các nhà hoạch 
định chính sách châu Âu đã phớt lờ vấn 
đề chảy máu chất xám, chỉ dựa vào các 
nhân tố bên ngoài để ổn định và hồi lưu 
đoàn quân tinh hoa nhân tài rời khỏi 
châu Âu. ở giai đoạn làn sóng tái thiết, 
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Thủ tướng Anh Harold Wilson hứa sẽ 
triển khai các sáng kiến nhằm chặn 
đứng sự ra đi của nhân tài, nhưng lại rút 
lời khi kinh tế Mỹ bắt đầu sa sút (Harold 
Wilson, 1963). Trong làn sóng Internet, 
sự đổ vỡ của bong bóng Internet, cuộc 
tấn công khủng bố ngày 11/9 và những 
hy vọng lạc quan về một liên minh tiền 
tệ mới thành lập một lần nữa đã hồi 
hương dòng chất xám di cư. Do đó chưa 
áp dụng những cải cách sâu rộng để giữ 
chân những tinh hoa nhân tài. 

Nhưng châu Âu không thể xem nhẹ 
vấn đề này được nữa. Tình trạng thiếu 
hụt lao động lành nghề tạo ra cơ hội để 
giữ chân và tái thu hút nhân tài trong 
nước bằng cách kích cầu đối với lao động 
có tay nghề cao và các học giả có học vị 
cao. Nếu chính phủ các quốc gia và các 
định chế châu Âu không triệt để cải tổ 
toàn bộ hệ thống kinh tế-xã hội, nhân 
tài sẽ tiếp tục hướng ngoại để hiện thực 
hóa tiềm năng của mình, điều này làm 
cho tình trạng thiếu hụt lao động lành 
nghề càng trầm trọng hơn và chắc chắn 
sẽ gạt châu Âu ra khỏi vũ đài kinh tế và 
chính trị thế giới trong tương lai �  
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